
 

 

Giới thiệu sách nhập về thư viện khXH 

 
 
Niels Mulder. Những thay đổi 
trong văn hóa và tôn giáo của Đông 
Nam á. H.: Từ điển Bách khoa, 2014, 
302 tr., Vb 51357. 

Trong suốt 25 năm nghiên cứu, 
Niels Mulder có hơn một nửa thời gian 
là ở Đông Nam á. Khởi đầu của quá 
trình nghiên cứu Đông Nam á, ông 
nhận ra rằng những lý thuyết đã được 
học trong trường đại học không có ý 
nghĩa nhiều lắm, nếu không muốn nói 
là vô dụng. Ông thấy rằng, mình cần 
phải được nghe, được trải nghiệm và 
thấu hiểu rõ ràng mọi chuyện, đặc biệt 
là hiểu rõ cách nhìn nhận của những 
con người nơi đây về cuộc đời, tâm tư 
tình cảm và cách suy nghĩ. Và ông bắt 
đầu chuyến hành trình khám phá Đông 
Nam á. Các điểm dừng chủ yếu của ông 
là Java, Thailand và Philippines.  

Cuốn sách là một chuyên luận về 
việc nhận dạng những đặc điểm xã hội, 
văn hóa và tôn giáo của các cộng đồng 
người Thái, người Java và người 
Philippines, xác định những mối quan 
hệ trong đời sống hàng ngày và tư tưởng 
chỉ đạo chúng. Việc nhận dạng văn hóa 
và tôn giáo sẽ dẫn đến những đánh giá 
về quá trình thay đổi đã diễn ra như thế 
nào tại khu vực có tầm quan trọng ngày 
càng lớn này của thế giới. Nội dung sách 
làm sáng tỏ những điểm tương đồng 
trong đời sống chính trị và văn hóa ở ba 
quốc gia Đông Nam á: ấn Độ, Thailand 
và Philippines. Sách gồm ba phần chính 
và một phần kết. 

Phần I cho thấy những ý tưởng 
chính, trong đó có những quan sát về 

đời sống hàng ngày được trình bày rõ 
hơn ở phần II. Cả hai phần trên đã tạo 
ra bức tranh tương phản với những gì 
mà tác giả trình bày và đối thoại về sự 
thay đổi văn hóa ở phần III. 

Khánh Vân 

Phạm chí trung. Đổi mới cơ chế 
hoạt động của các tổ chức nghiên 
cứu và phát triển ở Việt Nam. H.: 
Khoa học xã hội, 2013, 282 tr., Vb 51219. 

Cuốn sách đi sâu khảo sát và phân 
tích hiện trạng các tổ chức nghiên cứu 
và phát triển công lập có những công 
nghệ và ứng dụng được dùng trong các 
ngành kinh tế mũi nhọn ở Việt Nam. 
Sách gồm 3 chương. 

Chương 1 xây dựng các khái niệm, 
nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, 
xây dựng khung lý thuyết và phương 
pháp tiếp cận về đổi mới cơ chế hoạt 
động của các tổ chức nghiên cứu và phát 
triển ở Việt Nam; phân tích mối quan hệ 
giữa đổi mới cơ chế hoạt động của các tổ 
chức nghiên cứu và phát triển và tăng 
trưởng kinh tế; nghiên cứu và phân tích 
kinh nghiệm đổi mới cơ chế hoạt động 
của nghiên cứu và phát triển ở một số 
quốc gia trong khu vực và thế giới.  

Chương 2 phân tích, đánh giá hiện 
trạng đổi mới cơ chế hoạt động của các 
tổ chức nghiên cứu và phát triển công 
lập trong một số ngành công nghệ cao có 
năng lực ứng dụng trong sản xuất - 
kinh doanh theo năm luận cứ cơ bản về 
đổi mới cơ chế hoạt động của các tổ chức 
nghiên cứu và phát triển, gồm: tự chủ 
về thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 
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nghệ; tự chủ về mô hình, tổ chức; tự chủ 
về nhân lực khoa học và công nghệ; tự 
chủ về tài chính; tự chủ trong hợp tác, 
liên kết, liên doanh. 

Chương 3 đưa ra 9 nhóm giải pháp 
để tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động của 
các tổ chức nghiên cứu và phát triển 
trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế 
và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước ở Việt Nam trong thời gian tới.  

HB. 

Trần thị minh. Phát triển văn hóa 
với tư cách nền tảng tinh thần của 
xã hội. H.: Chính trị quốc gia, 2014, 
232 tr., Vb 51396. 

Đứng trước quá trình toàn cầu hóa, 
trong công cuộc đổi mới toàn diện, đất 
nước đang chuyển mình cùng với guồng 
quay của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn 
hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc để văn hóa thực sự trở thành 
nền tảng tinh thần của xã hội lại càng 
cấp thiết hơn bao giờ hết. Cuốn sách tập 
trung làm rõ nội dung phát triển văn 
hóa với tư cách nền tảng tinh thần của 
xã hội, khẳng định tính đúng đắn trong 
lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam về phát triển văn hóa. Sách 
gồm 3 chương. 

Chương 1 đề cập tới một số vấn đề lý 
luận về phát triển văn hóa với tư cách 
nền tảng tinh thần của xã hội. Trong đó, 
nhấn mạnh đến sự tác động của kinh tế 
thị trường và vai trò của phát triển văn 
hóa với tư cách nền tảng tinh thần của 
xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường. 

Chương 2 phân tích thực trạng phát 
triển văn hóa với tư cách nền tảng tinh 
thần của xã hội trong điều kiện kinh tế 
thị trường ở nước ta hiện nay từ những 
thành tựu và hạn chế trong phát triển 

văn hóa cho đến một số vấn đề đặt ra từ 
thực trạng phát triển văn hóa với tư 
cách nền tảng tinh thần của xã hội. 

Chương 3 đưa ra phương hướng và 
một số giải pháp phát triển văn hóa với 
tư cách nền tảng tinh thần của xã hội ở 
Việt Nam hiện nay. 

HN. 

Hà đình thành (Chủ biên). Phát 
triển bền vững văn hoá vùng 
Trung bộ - Thực trạng, vấn đề và 
giải pháp. H.: Từ điển bách khoa, 
2014, 334 tr., Vb 51336. 

Trong định hướng phát triển bền 
vững của nhân loại hiện nay, văn hoá có 
vai trò quan trọng, được xem như trụ 
cột thứ tư trong phát triển bền vững, có 
khả năng đóng góp mạnh mẽ cho sự 
phát triển kinh tế, ổn định xã hội và bảo 
vệ môi trường. Trung bộ là một khu vực 
có lợi thế về vị trí địa lý, là mảnh đất 
nối liền hai đầu đất nước, có bờ biển 
chạy dài, có nhiều cửa khẩu quốc tế và 
các tuyến giao thông Bắc Nam; đồng 
thời cũng là một bức tranh văn hoá đa 
sắc, tổng hoà văn hoá nhiều tộc người 
và nhiều tiểu vùng văn hoá. Việc phát 
triển bền vững văn hoá là yêu cầu quan 
trọng và cần có chiến lược lâu dài nhằm 
khai thác tối đa lợi thế của khu vực này. 

Nội dung sách gồm 4 chương. 

Chương 1-2 khái quát cơ sở lý 
thuyết về vấn đề phát triển bền vững 
vùng văn hoá; đem đến một bức tranh 
toàn cảnh về văn hoá truyền thống vùng 
Trung bộ. 

Chương 3 làm rõ đường lối, chính 
sách của Đảng và Nhà nước đối với phát 
triển bền vững văn hoá vùng Trung bộ; 
phân tích thực trạng phát triển bền 
vững văn hoá vùng Trung bộ giai đoạn 
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2001-2010; từ đó đánh giá mức độ phát 
triển bền vững văn hoá khu vực này. 

Trên cơ sở đó, chương 4 đưa ra quan 
điểm và đề xuất giải pháp phát triển 
bền vững văn hoá vùng Trung bộ giai 
đoạn 2011-2020. 

Hoài phúc 

Trương minh dục. Chủ quyền quốc 
gia Việt Nam tại hai quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa qua tư liệu 
Việt Nam và nước ngoài. H.: Thông tin 
và Truyền thông, 2014, 343 tr., Vv 12430. 

Nội dung sách đã tập hợp và hệ 
thống hóa nguồn thư tịch, tư liệu khá 
phong phú, cũ và mới, của Việt Nam và 
nước ngoài, đặc biệt những tư liệu mới 
sưu tầm ở các địa phương có liên quan 
đến việc Nhà nước Việt Nam qua các 
thời kỳ lịch sử đã quản lý, bảo vệ và 
khai thác quần đảo Hoàng Sa và Trường 
Sa. Sách gồm 4 chương. 

Chương 1 khái quát vị trí địa lý, đặc 
điểm tự nhiên và thổ nhưỡng ở hai quần 
đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vị trí chiến 
lược của hai quần đảo này và các tộc 
người Việt Nam với biển Đông nói 
chung và Hoàng Sa, Trường Sa nói 
riêng trước thế kỷ XV. 

Chương 2 cung cấp cho bạn đọc 
những sử liệu phong phú khẳng định 
chủ quyền của Việt Nam tại hai quần 
đảo Hoàng Sa và Trường Sa, được ghi 
nhận trong thư tịch của các triều đại 
phong kiến Việt Nam, các sách mô tả, 
khảo cứu của các soạn giả bằng các thể 
loại thành văn hoặc bản đồ. 

Chương 3 là các tư liệu nước ngoài 
trực tiếp và gián tiếp khẳng định chủ 
quyền Việt Nam tại hai quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa, bao gồm: tư 
liệu, thư tịch của Trung Quốc trực tiếp 
và gián tiếp thừa nhận Hoàng Sa, 

Trường Sa thuộc Việt Nam; tài liệu 
phương Tây ghi nhận chủ quyền Hoàng 
Sa, Trường Sa của Việt Nam và một vài 
nhận xét, đánh giá. 

Chương 4 trình bày sơ lược quá 
trình Trung Quốc và các nước vi phạm 
chủ quyền Việt Nam tại hai quần đảo 
Hoàng Sa, Trường Sa; phương pháp, 
hình thức đấu tranh để khẳng định và 
bảo vệ chủ quyền của Việt Nam tại hai 
quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa từ năm 
1975 đến nay. 

Trần an 

Ngô văn doanh. Hồi giáo với đời 
sống chính trị Đông Nam á. H.: Thế 
giới, 2013, 253 tr., Vb 50818. 

Hồi giáo đóng một vai trò quan 
trọng trong đời sống chính trị ở các nước 
có tín đồ theo đạo Hồi. Tuy nhiên, tôn 
giáo và chính trị luôn là vấn đề đối với 
các nước có đông tín đồ Hồi giáo. Tại các 
quốc gia Đông Nam á mà cư dân chủ 
yếu là người Hồi giáo như Indonesia, 
Brunei, Malaysia, Hồi giáo có vai trò lớn 
và trực tiếp trong nhiều mặt đời sống 
chính trị của đất nước. Tuy nhiên, bên 
cạnh những ảnh hưởng tích cực, tại các 
quốc gia Hồi giáo này, đạo Hồi cũng có 
những biểu hiện và những hoạt động 
đối lập, thậm chí ly khai với các xu 
hướng chính trị và chính sách của chính 
quyền. Nội dung sách gồm 4 phần: 

Phần 1 làm rõ sự ra đời của đạo Hồi 
và việc củng cố một cộng đồng tôn giáo 
của các tín đồ Hồi giáo. 

Phần 2 khái quát về các quốc gia 
Hồi giáo đầu tiên và vai trò của Hồi giáo 
trong lịch sử chính trị Đông Nam á thời 
kỳ chống thực dân. 

Phần 3 làm rõ sự gia nhập của Hồi 
giáo vào đời sống chính trị truyền thống. 
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Phần 4 phân tích vai trò và sự ảnh 
hưởng của Hồi giáo trong thời hiện đại; 
quá trình Hồi giáo trở thành tôn giáo 
quốc gia ở một số nước Đông Nam ¸. 
Đồng thời, tác giả cũng làm rõ một số 
vấn đề về những phong trào ly khai liên 
quan đến Hồi giáo. 

Phạm nguyễn 

Nguyễn thị thu hà (Chủ biên). 
Một số xu hướng nghiên cứu về phụ 
nữ và công tác phụ nữ từ năm 1986 
đến nay. H.: Từ điển bách khoa, 2013, 
223 tr., Vb 50831. 

Từ khoảng nửa cuối những năm 80 
của thế kỷ XX, nghiên cứu khoa học về 
phụ nữ và công tác phụ nữ bắt đầu xuất 
hiện ở nước ta với tư cách là một ngành 
khoa học độc lập. Mặc dù được cho là 
xuất hiện khá muộn so với các ngành 
khoa học xã hội khác, nhưng chỉ sau 
một thời gian ngắn, ngành khoa học này 
đã phát triển nhanh chóng và rộng 
khắp. Kết quả của các công trình khoa 
học nghiên cứu về phụ nữ và công tác 
phụ nữ đã ảnh hưởng không nhỏ đến 
việc giải quyết các vấn đề liên quan đến 
phụ nữ nói riêng cũng như việc hoạch 

định các chính sách phát triển nói 
chung. Từ năm 1986 đến nay, số lượng 
các công trình khoa học nghiên cứu về 
phụ nữ và công tác phụ nữ khá nhiều, 
nội dung khá phong phú. Việc tổng hợp, 
khái quát các xu hướng nghiên cứu về 
phụ nữ và công tác phụ nữ ở Việt Nam 
sẽ giúp phát hiện những vấn đề còn hạn 
chế, từ đó góp phần đề xuất định hướng 
nghiên cứu khoa học về phụ nữ và công 
tác phụ nữ cho giai đoạn tiếp theo. 

Nội dung cuốn sách khái quát một 
số xu hướng nghiên cứu về phụ nữ từ 
những năm đầu thời kỳ Đổi mới đến 
nay, từ những nghiên cứu lý luận đến 
những nghiên cứu về phụ nữ trong các 
vấn đề, lĩnh vực thực tiễn như: gia đình, 
lao động, việc làm, sức khoẻ, văn hoá, 
giáo dục, hoạt động chính trị... Đồng 
thời, các tác giả cũng tổng hợp các xu 
hướng nghiên cứu về công tác phụ nữ 
trong thời kỳ này, bao gồm: công tác vận 
động, tập hợp phụ nữ; hoạt động hỗ trợ, 
chăm lo và bảo vệ quyền lợi của phụ nữ 
trong các lĩnh vực; công tác cán bộ nữ; 
công tác chỉ đạo và tình hình thực hiện 
công tác phụ nữ. 

Nguyễn đức 
 

 

 

 


